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ABSTRACT 

Poly(vinyl chloride)/dioctyl phthalate/organoclay nanocomposites with varied amounts of 
organoclay are prepared by melt intercalation. The rheological character of the composites 
is measured on rheometer C-VOR 150. The tensile strength (σ)  and the elongation at break 
(ε) of the materials are determined with tester WPM. Their thermo-oxidative resistance is 
evaluated after testing the samples at 100oC in 168 hours. The solvent resistance of the 
materials is determined by immersing the samples in toluene - acetone mixture at room 
temperature in 168 hours. The obtained results show that the storage modulus and complex 
modulus of the materials with a small amount of organoclay are higher than those of the 
materials without organoclay and reach the maximal values at loading 1 wt.% organoclay. 
Generally, the thermo-oxidative resistance and solvent resistance of the composites 
containing organoclay are dramatically improved. Specially, the composite containing        
1.5 wt.% organoclay has the best solvent resistance. The materials without organoclay have 
thermo-oxidation resistance lower than materials with different content of organoclay. These 
confirm the effective barrier ability of organoclay in PVC matrix. 

 
I - mở đầu 

Nanocompozit poly(vinyl clorua)/dioctyl-
phtalat/khoáng sét biến tính hữu cơ 
(PVC/DOP/khoáng sét) có độ bền cơ học tốt, 
khả năng chống cháy và khả năng cách điện cao 
[1, 2]. Tính chất của nanocompozit phụ thuộc 
nhiều vào hàm lượng khoáng sét hữu cơ và 
thành phần các chất phụ gia, nhất là hàm lượng 
chất hoá dẻo [3]. Chính vì vậy, việc khảo sát các 
tính chất của vật liệu nanocompozit 
PVC/DOP/khoáng sét phù hợp với yêu cầu sử 
dụng đa dạng vẫn đang thu hút sự quan tâm 

nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài 
nước. 

Nhằm đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu 
trên, trong bài báo này chúng tôi trình bày kết 
quả khảo sát tính chất lưu biến (thể hiện qua mô 
đun dẻo, mô đun hỗn hợp), độ bền oxi hoá nhiệt 
và độ bền dung môi của vật liệu compozit 
PVC/DOP/khoáng sét. 

II - thực nghiệm 

1. Nguyên liệu 
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Khoáng sét (Bình Thuận–Việt Nam) có 
thành phần chính là khoáng montmorillonit 
được biến tính bằng trihexadexylamin amoni, 
khoảng cách giữa các lớp khoáng sét sau khi 
biến tính hữu cơ là 4,03 nm (sau đây gọi chung 
là khoáng sét). PVC mác TPC VINA SG 660 
(sản xuất tại Đồng Nai – Việt Nam). Chất ổn 
định: hợp chất cơ thiếc Irgastab-17M (Thụy Sỹ), 
dầu đậu nành epoxy hoá có hàm lượng nhóm 
epoxy 15% (Malaysia). Chất hoá dẻo dioctyl 
phtalat (DOP) (Hàn Quốc). 

2. Phương pháp chế tạo vật liệu 
PVC/DOP/khoáng sét 

Hỗn hợp gồm PVC, hợp chất cơ thiếc, dầu 
đậu nành epoxy hoá có tỉ lệ 100:1:2 được trộn 
hợp với hàm lượng DOP khác nhau. ủ hỗn hợp 
trên ở 100oC trong 2 giờ, thu được hỗn hợp  bột 
PVC khô và tơi. Trộn hợp bột PVC nói trên và 
khoáng sét hữu cơ ở 175oC từ 3 - 6 phút trong 
thiết bị trộn nội Haake (Đức). ép tổ hợp nhựa 
nóng chảy ở 190oC trong 2 phút, áp suất 10 - 12 
MPa trên máy ép Toyoseiky (Nhật Bản) để tạo 
các tấm compozit phẳng. Bảo quản mẫu ở điều 
kiện chuẩn ít nhất 24 giờ trước khi xác định các 
tính chất. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Tính chất lưu biến (phản ánh bởi mô đun 
dẻo, mô đun hỗn hợp) của vật liệu compozit 
được tiến hành đo trên máy Rheometer C-VOR 
150 (Anh). Tần số của ứng suất tác động lên 
mẫu thay đổi từ 0,1 đến 12 Hz [4, 5], nhiệt độ 
26oC. 
- Độ bền kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của vật 
liệu trước và sau khi già nhiệt được xác định 
trên máy kéo đứt WPM (Đức) theo tiêu chuẩn 
ASTM D368. Đánh giá độ bền oxy hoá nhiệt 
của vật liệu được xác định bằng tỉ số độ bền kéo 
đứt và độ dãn dài khi đứt sau và trước khi già 
nhiệt 168 giờ ở 100 oC trong tủ sấy không khí 
nóng có đối lưu dựa theo công thức:  
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σs, σt: độ bền kéo đứt của vật liệu sau và trước 
khi oxy hoá nhiệt. 
εs, εt: độ dãn dài khi đứt của vật liệu sau và 
trước khi oxy hoá nhiệt. 

- Độ bền dung môi: các mẫu compozit 
PVC/35%DOP/khoáng sét được cắt thành hình 
chữ nhật kích thước 1×3 cm, ngâm trong hỗn 
hợp dung môi axeton và toluen (tỉ lệ 1:1) ở nhiệt 
độ phòng trong 168 giờ. Các mẫu trước và sau 
thí nghiệm đều được sấy trong tủ sấy chân 
không ở 60oC đến khối lượng không đổi. Đánh 
giá độ bền dung môi theo phần trăm còn lại của 
khối lượng mẫu theo công thức:  
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ms, mt: khối lượng mẫu sau và trước khi ngâm  
trong hỗn hợp dung môi.  

III - kết quả và thảo luận 

1. Tính chất lưu biến 

Khi chịu tác dụng của một ứng suất trượt 
dao động theo tần số, khối vật liệu sẽ biến dạng 
theo tần số đó. Trong giới hạn đàn hồi, ứng suất 
tỉ lệ với độ biến dạng, hệ số tỉ lệ được gọi là G*. 
Khi vật liệu càng cứng, tức là cấu trúc của nó 
chặt chẽ, ứng suất tác dụng càng phải lớn để có 
thể làm biến dạng các đại phân tử polyme từ 
một cấu trúc sắp xếp chặt khít [6]. Kết quả đo 
mô đun dẻo (G') và mô đun hỗn hợp (G*) của 
các mẫu compozit PVC/DOP/khoáng sét được 
trình bày trên các hình 1.  

Như đã thấy từ hình 1, khi được gia cường 
bằng khoáng sét (với hàm lượng khác nhau), tại 
mọi tần số, mô đun dẻo (G') và mô đun hỗn hợp 
(G*) của vật liệu compozit PVC/DOP/khoáng 
sét đều cao hơn so với mẫu không chứa khoáng 
sét. Đặc biệt, chúng đạt giá trị lớn nhất khi hàm 
lượng khoáng sét là 1% (các đường nằm trên 
cùng). Điều này chứng tỏ khả năng biến dạng 
trượt (ngang) của nền PVC/DOP trở nên khó 
hơn khi có mặt của các phiến khoáng sét. Đặc 
biệt với kích thước nano dạng lớp đã bị bóc tách 
của khoáng sét trong nền PVC [10, 11], hiệu 
ứng tương tác bề mặt tăng lên rõ rệt và có thể lý 
giải bằng các nguyên nhân sau: 

- Khi các hạt khoáng sét bị bóc tách và phân 
tán đều trong nền PVC/DOP, giữa chúng và đại 
phân tử PVC (và cả DOP) có thể xảy ra tương 
tác tĩnh điện, tương tác Van der Waals, liên kết 
hiđro (C-Cl.�H-O) hoặc liên kết cộng hoá trị 
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(C-O, sự ngưng tụ của nguyên tử clo kém bền 
với nhóm OH của clay [10]). Các tương tác này 
làm cho phổ dao động đặc trưng của các nhóm 

C-Cl và OH dịch chuyển về phía tần số nhỏ hơn 
như đã được chứng minh trong một công bố của 
chúng tôi [11]. 

  
Hình 1: Sự biến thiên của G’ và G* của cácvật liệu PVC/DOP/khoáng sét theo tần số

 
Nhờ các liên kết này, cấu trúc của compozit 

PVC/khoáng sét chặt chẽ hơn rất nhiều so với 
PVC không có khoáng sét gia cường. Mặt khác, 
các hạt nano khoáng sét phân tán đồng đều 
trong PVC đã ngăn cản sự trượt lớp của các đại 
phân tử polyme. Kết quả là các giá trị G' và G* 
của compozit PVC/DOP/khoáng sét đều cao hơn 
so với mẫu không có khoáng sét. Trong điều 
kiện chế tạo, chỉ ở hàm lượng 1%, các phiến 
khoáng sét mới có khả năng phân tán đồng đều 
trong nền PVC/DOP. Khi hàm lượng khoáng sét 
lớn hơn 1% có thể xảy ra sự kết đám các hạt 
khoáng sét làm giảm hiệu quả các tương tác nêu 
trên cũng như làm giảm khả năng ngăn cản sự 
trượt lớp của vật liệu, dẫn đến các giá trị G’ và 
G* của vật liệu PVC/DOP/khoáng sét giảm dần. 

2. Độ bền oxi hoá nhiệt 

a) Độ bền oxi hoá nhiệt theo độ dãn dài khi  đứt 

Kết quả xác định độ bền oxi hoá nhiệt theo 
phần trăm độ dãn dài khi đứt còn lại của vật liệu 
compozit PVC/DOP/khoáng sét được tập hợp 
trong bảng 1.  

Như đã trình bày ở trên, khi phối trộn với 
PVC/DOP, khoáng sét có khả năng hình thành 
liên kết với các đại phân tử PVC và DOP tạo 
thành một cấu trúc bền vững, nhờ vậy, sự xâm  

Bảng 1: Phần trăm độ dãn dài khi đứt còn lại của 
các vật liệu PVC/DOP/khoáng sét 

εs/εt (%) Hàm lượng 
khoáng sét (%) 30% 

DOP 
35% 
DOP 

40% 
DOP 

0 43,5 59,5 67,5 

1 68,0 71,5 80,0 

1,5 89,5 93,0 90,5 

2 80,0 75,0 86,0 

2,5 76,5 - 80,5 

3 - 50,0 77,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

nhập của O2 vào vật liệu khó khăn hơn. Mặt 
khác, nhóm OH của khoáng sét có khả năng 
ngưng tụ với nguyên tử clo hoạt động của PVC, 
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hạn chế các phản ứng phân huỷ polyme. Do đó, 
độ dãn dài khi đứt của vật liệu giảm ít, độ bền 
oxi hoá nhiệt của vật liệu tăng lên. Tuy nhiên, 
khi hàm lượng khoáng sét lớn hơn hàm lượng 
tối ưu (1,5%) đã xảy ra sự kết đám các hạt 
khoáng sét, gây gián đoạn pha nền [7], tương 
tác giữa DOP và PVC sẽ bị hạn chế. Kết quả  
là phần trăm độ dãn dài khi đứt còn lại của vật 
liệu có từ 2% khoáng sét trở lên giảm dần. 

2. Độ bền oxi hoá nhiệt theo độ bền kéo đứt 

Kết quả xác định độ bền oxi hoá nhiệt theo 
phần trăm độ bền kéo đứt còn lại của vật liệu 
compozit PVC/DOP/khoáng sét được tập hợp 
trong bảng 2. 

Bảng 2: Phần trăm độ bền kéo đứt còn lại của 
các vật liệu compozit PVC/DOP/khoáng sét 

σs/σt (%) Hàm lượng 
khoáng sét (%) 30% 

DOP 
35% 
DOP 

40% 
DOP 

0 64,5 72,2 84,4 

1 71,6 78,0 91,7 

1,5 72,2 80,0 96,5 
2 ∼100 81,5 97,1 

2,5 ∼100 - 98,8 

3 - ∼100 ∼100 

Phần trăm độ bền kéo đứt còn lại của vật 
liệu PVC/DOP tăng đều đặn khi hàm lượng 
khoáng sét tăng dần. Với một số mẫu có hàm 
lượng khoáng sét cao (2% đến 3%), độ bền 
kéo đứt hầu như không giảm (phần trăm còn 
lại đạt xấp xỉ 100%). Nguyên nhân là do 
khoáng sét có cấu trúc dạng phiến khi bị bóc 
tách, các phiến clay có tác dụng như các tấm 
lá chắn ngăn cản khả năng thẩm thấu của O2 
vào trong vật liệu. Mặt khác nhóm amin có 
trong hợp chất biến tính khoáng sét có khả 
năng tương tác với HCl tách ra khi PVC bị 
phân hủy oxi hóa nhiệt, nhờ đó hạn chế quá 
trình đứt mạch PVC xúc tác bởi HCl và O2, 
chống lại sự suy giảm độ bền kéo đứt và độ 
dãn dài khi đứt của vật liệu PVC/DOP.  

3. Độ bền dung môi 

Kết quả thử nghiệm độ bền dung môi của 

vật liệu compozit PVC/DOP/khoáng sét với 35% 
DOP và hàm lượng khoáng sét khác nhau được 
thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3: Phần trăm khối lượng còn lại của 
vật liệu compozit PVC/35%DOP/khoáng sét  

sau 168 giờ ngâm trong dung môi 

Hàm lượng 
khoáng sét, 

% 

Khối 
lượng còn 

lại, % 

Khối 
lượng hòa 

tan, % 

0 57,7 42,3 

1 69,9 30,1 

1,5 72,5 27,5 

2 65,3 34,7 

3 62,3  37,7 
 

Khi vật liệu PVC/DOP có và không có 
khoáng sét được ngâm trong hỗn hợp dung 
môi, ngoài DOP dễ bị chiết ra, mạch PVC 
cũng bị trương và tan vào dung môi. Với vật 
liệu PVC/DOP phần trăm khối lượng bị hòa 
tan bởi dung môi là 42,3%, như vậy DOP có 
thể bị chiết ra hết (~35%) còn lại là PVC và 
các phụ gia khác đã tan vào dung môi 
(~7,3%). Khi có khoáng sét ở các hàm lượng 
từ 1% đến 2%, phần trăm khối lượng hòa tan 
của vật liệu compozit PVC/DOP/khoáng sét 
đều nhỏ hơn so với vật liệu không chứa khoáng 
sét và nhỏ hơn 35%. Số liệu này chứng tỏ rằng 
DOP không bị chiết ra hoàn toàn, đặc biệt ở 
hàm lượng clay 1,5%, phần trăm khối lượng 
hòa tan của vật liệu compozit là nhỏ nhất 
(27,5%). Với hàm lượng khoáng sét 3%, phần 
trăm khối lượng hòa tan của vật liệu compozit 
lớn hơn 35%. 

Sự khó tan hơn của vật liệu compozit 
PVC/DOP/khoáng sét so với vật liệu PVC/DOP 
cho thấy tác dụng che chắn của khoáng sét và 
ngăn cản sự thẩm thấu của dung môi vào trong 
vật liệu. Điều này được mô tả theo mô hình sau 
[8, 9] (đường màu trắng diễn tả đường đi của 
dung môi). 

Với hàm lượng khoáng sét nhỏ (<2%), các 
phiến khoáng sét có khả năng tương tác với đại 
phân tử polyme để hình thành liên kết (liên kết 
cộng hoá trị, liên kết hiđro...), tương tự liên kết 
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trong các polyme mạng không gian ba chiều, 
dẫn đến cấu trúc polyme chặt chẽ hơn. Tuy 
nhiên, như đã giải thích ở trên, khi hàm lượng 
khoáng sét vượt quá hàm lượng tối ưu là 1,5% 

sẽ có hiện tượng kết đám gây gián đoạn pha 
nền. Các đại phân tử polyme liên kết với nhau 
kém chặt chẽ nên dung môi dễ khuếch tán vào 
bên trong của chúng. 

 

 
 

IV - Kết luận 

1. Vật liệu compozit PVC/DOP/khoáng sét 
có mô đun dẻo, mô đun hỗn hợp lớn hơn so với 
vật liệu không chứa khoáng sét. Giá trị mô đun 
dẻo và mô đun hỗn hợp của vật liệu đạt cực đại 
ở hàm lượng khoáng sét 1%. 

2. Độ bền oxi hoá nhiệt của vật liệu compozit 
PVC/DOP/khoáng sét lớn hơn so với vật liệu 
không chứa khoáng sét. 

3. Độ bền dung môi của vật liệu compozit 
PVC/DOP/khoáng sét lớn hơn so với vật liệu 
không chứa khoáng sét. Khi hàm lượng khoáng 
sét là 1,5%, phần trăm khối lượng còn lại của 
vật liệu đạt giá trị cực đại. 
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